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Sự hài lòng với hôn nhân 
và các yếu tố tác động

1. Đặt vấn đề

Nhiều nghiên cứu gần đây cho rằng các chuẩn mực về gia đình truyền
thống ở châu á đang thay đổi do sự biến đổi nhanh chóng của cấu trúc và
các thiết chế xã hội. Sự tham gia của ngưêi phụ nữ vào thị trưêng lao động
ngày càng tăng, tỷ lệ sinh thấp và hoạt động bảo trợ xã hội cho ngưêi cao
tuổi ®ưîc thực hiện tốt hơn đã ảnh hưëng đến lối sống và sự hài lòng với
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hôn nhân của các cặp vợ chồng ở nhiều nưíc châu ¸ (Takashi Oshio và
cộng sự, 2013).

ở Việt Nam, chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế, giao lưu văn hoá
quốc tế đã làm thay đổi nhiều mặt của đời sống trong đó có gia đình. Cùng
với những biến đổi kinh tế - xã hội, gia đình Việt Nam cũng chịu tác động
lớn từ Đổi Mới, từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu
hóa, đặc biệt là văn hóa phư¬ng Tây và những quan niệm mới về hôn
nhân, gia đình ®ưîc truyền bá rộng khắp đất nưíc qua các phư¬ng tiện
truyền thông đại chúng (Harriet Phinney, 2008; Lê Ngọc Văn, 2012).
Những thay đổi này đã làm biến đổi các giá trị và chuẩn mực xã hội trong
đó có các quan hệ trong gia đình nói chung và quan hệ vợ chồng nói riêng.
Mối quan hệ vợ chồng trong xã hội truyền thống vốn không quan trọng
bằng quan hệ cha mẹ con cái thì trong xã hội hiện đại đang đóng vai trò
nền tảng (Lê Ngọc Văn, 2012). Sự hài lòng với hôn nhân là một chủ đề
quen thuộc và thu hót ®ưîc sự quan tâm chú ý của nhiều học giả quốc tế
từ những năm 1990 (Thomas Brabury và cộng sự, 2000) và ®ưîc xem là
nhân tố then chốt của hạnh phúc (Takashi Oshio và cộng sự, 2013). Cụ thể
hơn, sự hài lòng với hôn nhân đo lưêng cảm xúc của cá nhân và phản ánh
những khía cạnh của hôn nhân mà ngưêi đã kết hôn cho rằng có vai trò
quan trọng (Ronald Sabatelli, 1988). ở Việt Nam, vấn đề này mới bắt đầu
®ưîc chó ý trong một vài năm trở lại đây. Nhìn chung, hầu hết các nghiên
cứu đều cho thấy cái nhìn rất tích cực của các cặp vợ chồng đối với hôn
nhân ở các mức độ khác nhau với khoảng trên 90% số ngưêi ®ưîc hỏi hài
lòng với cuộc hôn nhân hiện tại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các
cơ quan khác, 2006; Hà Thị Minh Khư¬ng, 2005; Hoàng Bá Thịnh, 2012).
Các nghiên cứu cũng chỉ ra một số yếu tố có liên quan đến sự hài lòng với
hôn nhân bao gồm các yếu tố liên quan đến đặc trưng nhân khẩu học của
ngưêi trả lời (bao gồm giới, học vấn, nghề nghiệp và độ tuổi) và điều kiện
sinh hoạt của gia đình. Về giới tính, có sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ
trong mức độ hài lòng với hôn nhân. Nam giới có xu hưíng hài lòng với
hôn nhân cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, các yếu tố như độ tuổi ngưêi trả lời,
tôn giáo và trình độ học vấn không có tác động đáng kể đến sự hài lòng
với hôn nhân (Dư¬ng Thị Thu Hư¬ng & Hoàng Bá Thịnh, 2013).

Xét về nơi cư trú, ngưêi dân sống ở khu vực đô thị hài lòng với hôn
nhân hơn những ngưêi sống ở nông thôn, tuy nhiên, mức chênh lệch
không lớn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác, 2006).
Đáng lưu ý, kết quả phân tích đa biến của nghiên cứu “Sự hài lòng với
cuộc sống” cho thấy yếu tố khu vực cư trú nông thôn – đô thị, quy mô hộ
và số năm sinh sống tại địa phư¬ng không có tác động đáng kể đến sự hài
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lòng với hôn nhân. Trong khi đó, điều kiện kinh tế của hộ gia đình, ®ưîc
đo lưêng qua hai biến số (1) số lưîng các loại tài sản có giá trị trong gia
đình và (2) đánh giá thu nhập so với nhu cầu, có quan hệ chặt chẽ đến sự
hài lòng với hôn nhân (Dư¬ng Thị Thu Hư¬ng & Hoàng Bá Thịnh, 2013). 

Ngoài ra, ảnh hưëng của quan hệ tình dục tới mức độ hài lòng với hôn
nhân đã bưíc đầu ®ưîc quan tâm. Kết quả phân tích dữ liệu định tính của
Hà Thị Minh Khư¬ng (2005) cho thấy sự “hoà hợp về tình dục” có mối
quan hệ tích cực với hạnh phúc của vợ chồng. 

Nhìn chung, nghiên cứu về các nhân tố tác động tới sự hài lòng với hôn
nhân ở Việt Nam chủ yếu dừng lại ở các đặc trưng nhân khẩu học của
ngưêi trả lời và điều kiện sống của gia đình trong khi còn nhiều nhân tố
khác có thể có tác động đến mối quan hệ vợ chồng chưa nhận ®ưîc sự
quan tâm thích đáng, chẳng hạn như sự hỗ trợ về mặt tinh thần hay sự tin
tưëng lÉn nhau giữa các cặp vợ chồng (Takashi Oshio và cộng sự, 2013).
Ngoài ra, hầu hết các nghiên cứu mới dừng lại ở phân tích hai biến, việc
xem xét vai trò của các yếu tố đến sự hài lòng với hôn nhân một cách đầy
đủ hơn thông qua các mô hình hồi quy đa biến do vậy là cần thiết. 

2. Nguồn số liệu và hệ biến số 

Bài viết tìm hiểu về sự hài lòng với hôn nhân và một số yếu tố tác động
qua phân tích số liệu điều tra “Nghiên cứu Gia đình Việt Nam năm 2010:
Nhận thức và thái độ về gia đình” do Viện Gia đình và Giới (nay là Viện
Nghiên cứu Gia đình và Giới) thực hiện tại 24 phưêng/x· Hà Nội năm
2010. Bài viết phân tích tác động của các yếu tố như học vấn, nghề nghiệp
và sức khỏe của vợ và chồng đến sự hài lòng đối với hôn nhân. Đối với
biến số nghề nghiệp, bài viết dự kiến so sánh giữa các cặp vợ chồng đang
có việc làm (thuần n«ng/hçn hợp) và không làm việc (có lư¬ng hưu/kh«ng
có thu nhập) nhưng do hạn chế về số liệu, bài viết chỉ giới hạn trong nhóm
732 ngưêi hiện đang có vî/chång và có việc làm.

Biến số phụ thuộc trong bài viết là sự hài lòng với hôn nhân với câu hỏi
“Nhìn chung cho đến nay, ông/bà hài lòng với cuộc hôn nhân của mình ở
mức độ nào?” Phư¬ng án trả lời dựa theo thang Likert 5 điểm từ “rất
không hài lòng” (1) đến “rất hài lòng” (5). Nhằm tạo thuận lợi cho quá
trình tính toán, chúng tôi mã hoá sự hài lòng thành biến nhị phân trong đó
sự hài lòng gộp thành hai phư¬ng án: (1) hài lòng và (0) không hài lòng.

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng với hôn nhân rất đa dạng từ các
nhân tố xã hội tới các yếu tố liên cá nhân và ngoài cá nhân (Lung Hung
Chen & Tsui-Shan Li, 2012). Tuy nhiên, trong một nghiên cứu gần đây,
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Kwok-Fai Ting đề xuất cần quan tâm đến cả tác động của chất lưîng hôn
nhân. Kết quả nghiên cứu của ông tại Hong Kong cho thấy các yếu tố như
sự hỗ trợ về mặt tình cảm hay sự tin tưëng ảnh hưëng mạnh đến sự hài
lòng với hôn nhân. áp dụng cách tiếp cận này, bên cạnh các đặc trưng
nhân khẩu học – xã hội, bài viết sẽ đo lưêng cả tác động của các yếu tố
liên quan đến chất lưîng hôn nhân đến sự hài lòng với hôn nhân.

Các biến số về đặc trưng kinh tế xã hội bao gồm giới, so sánh mức học
vấn, nghề nghiệp và sức khỏe của vî/chång ngưêi trả lời, nơi cư trú, mức
sống, đoàn hệ hôn nhân. Như đã trình bày ở trên, bài viết tiếp cận sự hài
lòng với hôn nhân dưíi góc độ những chiều cạnh của hôn nhân mà ngưêi
đã kết hôn cho là quan trọng. Vì vậy, chúng tôi muốn tìm hiểu liệu việc
ngưêi chång/vî có trình độ học vấn cao hơn hay ngưêi chång/vî làm khác
ngành nghề có quan trọng đối với ngưêi trả lời. Thay vì xem xét sự tác
động của các yếu tố học vấn, nghề nghiệp và sức khỏe của ngưêi trả lời
hoặc vợ/ chồng ngưêi trả lời một cách riêng biệt như các nghiên cứu
trưíc, bài viết sử dụng các biến số so sánh giữa đặc trưng của vợ và chồng.
Cụ thể, yếu tố so sánh tư¬ng quan nghề nghiệp của các cặp vợ chồng là
biến số tổng hợp ®ưîc tạo ra trên cơ sở so sánh giữa nghề nghiệp của vợ
và chồng và ®ưîc chia thành 2 nhóm: (2) hai vợ chồng đều làm nông
nghiệp (thuần nông) và (2) hai vợ chồng đều làm các nghề phi nông hoặc
có 1 ngưêi làm nghề phi nông (hỗn hợp). Tư¬ng tự, biến số mới về sức
khỏe của cặp vợ chồng ®ưîc chia làm 2 nhóm: (1) hai vợ chồng đều khỏe
mạnh và (2) có một ngưêi ốm yếu. Yếu tố so sánh mức học vấn của các
cặp vợ chồng ®ưîc xây dựng trên cơ sở đối chiếu giữa học vấn của chồng
với vợ và chia thành 3 nhóm: (1) học vấn của chồng cao hơn vợ, (2) học
vấn của hai vợ chồng bằng nhau và (3) học vấn của chồng thấp hơn vợ. 

Yếu tố mức sống là một biến số tổng hợp ®ưîc tính toán ®ùa trên ba
nhóm chỉ số (1) 21 loại thiết bị hiện đại mà gia đình sở hữu như tủ lạnh,
máy giặt, ô tô hay điều hoà nhiệt độ, (2) loại hình nhà ở của hộ gia đình
và (3) diện tích nhà ở của hộ gia đình và ®ưîc chia thành ba mức: khá giả,
trung bình và nghèo. Về nơi cư trú, các nghiên cứu trưíc đây thưêng phân
chia biến số này thành nông thôn và đô thị. Tuy nhiên, do nghiên cứu này
®ưîc tiến hành tại thành phố Hà Nội mở rộng với những đặc điểm riêng
về địa bàn, chúng tôi chia nơi biến số nơi cư trú thành ba phư¬ng án gồm
nội thành, nông thôn giáp nội thành và nông thôn xa nội thành.

Các yếu tố liên quan đến chất lưîng hôn nhân tập trung vào các tư¬ng
tác giữa vợ chồng trong hôn nhân gồm sự hòa hợp trong quan hệ tình dục,
sự hỗ trợ về mặt tình cảm và sự chia sẻ các mối quan tâm chung. Sự hỗ trợ
về mặt tình cảm thể hiện qua việc “ngưêi vî/chång thưêng lắng nghe

6 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 25, số 4, tr. 3-14



những khó khăn của «ng/bµ” và “ngưêi vî/chång nãi cho «ng/bµ biết về
những khó khăn của mình”. Ngoài ra, bài viết cũng phân tích thêm tác
động của một số biến số khác như thưêng xuyên trao đổi, liên lạc và
thưêng xuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt trong đời sống hôn nhân.
Thưêng xuyên trao đổi, liên lạc là biến số tổng hợp dựa trên các câu hỏi
về mức độ các cặp vợ chồng làm các công việc sau trong 12 tháng qua:
“chia tay với vî/chång trưíc khi đi làm bằng lời nói hoặc các cử chỉ thân
mật”, “trao đổi, tâm sự về công việc hàng ngày”, “báo tin cho vợ/chồng
biết lý do về nhà chậm sau giờ làm việc”, và “thưêng xuyên gọi điện/ báo
tin về nhà trong thời gian đi công tác xa”. Tổ chức các sự kiện đặc biệt
cũng là biến số tổng hợp ®ưîc tính toán trên các câu hỏi về mức độ các
cặp vợ chồng làm các công việc sau trong 12 tháng qua: “tổ chức ăn mừng,
tặng hoa, tặng quà… trong ngày sinh nhật của vợ/chồng”, “tặng quà cho
vî/chång vào các dịp lễ, tết” và “kỷ niệm ngày cưíi hàng năm”.

3. Nội dung phân tích

3.1. Sự hài lòng với hôn nhân

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung ngưêi dân Hà Nội có mức độ
hài lòng với hôn nhân cao. Điểm trung bình về mức độ hài lòng đạt 4,04/5.
Tính theo tỷ lệ, có 86,5% ngưêi ®ưîc hỏi cảm thấy hài lòng với hôn nhân.
Điều này cũng tư¬ng đối phù hợp với xu hưíng chung của các nghiên cứu
trưíc đây về sự hài lòng với hôn nhân ở nưíc ta với mức độ hài lòng lên
tới hơn 90% (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị khác, 2006;
Dư¬ng Thị Thu Hư¬ng & Hoàng Bá Thịnh, 2013).

Nghiên cứu sâu hơn về một số chiều cạnh của hôn nhân cho thấy ngưêi
trả lời cảm thấy rất hài lòng với cả ba yếu tố liên quan đến chất lưîng hôn
nhân gồm sự hỗ trợ về tình cảm, sự chia sẻ các mối quan tâm chung và sự
hòa hợp về tình dục. Rõ ràng, ngưêi dân cảm thấy hài lòng với cả khía
cạnh tình cảm và sự hài hòa về tình dục trong mối quan hệ với ngưêi bạn
đời. Tuy nhiên, sự chia sẻ các mối quan tâm chung và sự hòa hợp về tình
dục khiến ngưêi trả lời hài lòng hơn so với sự hỗ trợ về tình cảm những
lúc gặp khó khăn. Dưêng như, những hành động mang tính chất thưêng
xuyên trong đời sống vợ chồng khiến ngưêi trả lời cảm thấy hài lòng hơn.

Kết quả phân tích số liệu Điều tra Gia đình Việt Nam 2010 cho thấy tỷ
lệ hài lòng với hôn nhân gần như không có sự chênh lệch đáng kể giữa
nam (87,5%) và nữ (85,2%). Tư¬ng tự, không có sự khác biệt đáng kể giữa
các đoàn hệ hôn nhân, giữa các nhóm so sánh trình độ học vấn, tình trạng
sức khỏe và nghề nghiệp của hai vợ chồng cũng như giữa các nhóm mức
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sống về mức độ hài lòng đối với hôn nhân. 

Nơi cư trú có mối quan hệ khá chặt chẽ với mức độ hài lòng với hôn
nhân (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ngưêi hài lòng với hôn
nhân cao nhất ở nhóm dân sống giáp nội thành còn thấp nhất ở nhóm dân
sống trong nội thành (tỷ lệ tư¬ng ứng là 80,2% và 89,0%). 

Các yếu tố liên quan đến chất lưîng hôn nhân đều có mối quan hệ chặt
chẽ với sự hài lòng với hôn nhân. Việc thưêng xuyên trao đổi, liên lạc giữa
các cặp vợ chồng có quan hệ tư¬ng đối chặt chẽ với sự hài lòng với hôn
nhân (p<0,01). 92,9% những ngưêi thực hiện tất cả các hoạt động trao đổi,
liên lạc thưêng xuyên cảm thấy hài lòng với hôn nhân và tỷ lệ này giảm
xuống còn 80,8% ở nhóm còn lại. Điều này cho thấy các tư¬ng tác thưêng
xuyên giữa các cặp vợ chồng dù giản dị nhưng có vai trò quan trọng trong
việc củng cố quan hệ vợ chồng. 

Việc các cặp vî/chång thưêng xuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt nhân
dịp sinh nhật của vî/chång; vào các ngày lÔ/tÕt hay kỷ niệm ngày cưíi
hàng năm không phải là phong tục truyền thống mà mới du nhập vào Việt
Nam trong những năm gần đây nhưng đã tư¬ng tác chặt chẽ với sự hài
lòng với hôn nhân (p<0,001). Tỷ lệ những ngưêi tổ chức ít nhất một trong
các sự kiện này hài lòng với hôn nhân đạt 93,3%, cao hơn gần 10% so với
nhóm không tổ chức sự kiện nào.

Có sự chênh lệch đáng kể trong tỷ lệ hài lòng với hôn nhân giữa những
ngưêi nhận ®ưîc và không nhận ®ưîc những hỗ trợ về tình cảm từ phía
vî/chång (p<0,001). Khi có sự hỗ trợ tình cảm, tỷ lệ ngưêi trả lời hài lòng
với hôn nhân chiếm 91,4%, cao hơn khá nhiều so với nhóm còn lại. Xu
hưíng tư¬ng tự diễn ra khi ngưêi trả lời nhận ®ưîc sự chia sẻ các mối
quan tâm chung từ ngưêi bạn đời. Đáng chú ý, mức độ chênh lệch trong
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Bảng 1. Sự hài lòng với hôn nhân và chất lưîng của hôn nhân

Nguồn: Điều tra gia đình Việt Nam 2010.



sự hài lòng với hôn nhân đặc biệt cao khi xét trong tư¬ng quan với sự hòa
hợp về tình dục (p< 0,001). Những ngưêi cảm thấy hài lòng với đời sống
tình dục hài lòng với hôn nhân cao gần gấp đôi so với nhóm còn lại.

Kết quả phân tích hai biến cho thấy hầu hết các nhân tố nhân khẩu học
– xã hội như giới, so sánh mức học vấn, nghề nghiệp và sức khỏe của
vî/chång ngưêi trả lời, nơi cư trú, mức sống, đoàn hệ hôn nhân không có
mối quan hệ có ý nghĩa với mức độ hài lòng với hôn nhân (trừ nơi cư trú)
trong khi các yếu tố liên quan đến tư¬ng tác giữa vợ và chồng đều có quan
hệ chặt chẽ với biến số phụ thuộc này. 

3.2. Các yếu tố tác động đến sự hài lòng với hôn nhân

Để tìm hiểu chính xác hơn về tác động của các yếu tố đến sự hài lòng
với hôn nhân, chúng tôi sử dụng phư¬ng pháp phân tích hồi quy logistic
(Bảng 2). Kết quả cho thấy ở mô hình 2, khi ®ưa thêm các yếu tố liên quan
đến các tư¬ng tác giữa vợ và chồng, hệ số Nagelkerke R-square tăng lên
rất nhanh từ 0,09 (mô hình 1) lên 0,33. Như vậy, các biến số độc lập ®ưîc
sử dụng trong mô hình 2 có khả năng giải thích cho sự biến thiên của
khoảng 33% sự thay đổi của biến số phụ thuộc. Điều này cũng cho thấy
tác động mạnh mẽ cũng như vai trò quan trọng của nhóm các yếu tố liên
quan đến các tư¬ng tác vợ chồng. Tuy nhiên, không phải mọi biến số liên
quan đến chất lưîng hôn nhân và tư¬ng tác vợ chồng đều có tác động tích
cực đến sự hài lòng với hôn nhân. Đáng chú ý là yếu tố hài lòng với đời
sống tình dục có tác động rất mạnh tới sự hài lòng với hôn nhân. Tỷ lệ
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Biểu 1. Tư¬ng quan giữa việc có hài lòng với hôn nhân 
với các tư¬ng tác giữa vợ và chồng (%)

Nguồn: Điều tra gia đình Việt Nam 2010.
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Bảng 2. Mô hình hồi quy logistic về các yếu tố 
tác động đến sự hài lòng với hôn nhân

(Ghi chú: Mức ý nghĩa thống kê: *p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) 
Nguồn: Điều tra gia đình Việt Nam 2010.



ngưêi không hòa hợp về tình dục với vî/chång có xu hưíng hài lòng với
hôn nhân ít hơn 90% so với nhóm còn lại. Kết quả này khẳng định tầm
quan trọng đặc biệt của yếu tố tình dục trong việc duy trì sự hài lòng với
hôn nhân nói chung. 

Đáng chú ý là khi ®ưa vào mô hình hồi quy, yếu tố thưêng xuyên trao
đổi, liên lạc và sự chia sẻ các mối quan tâm chung không ảnh hưëng đến
sự hài lòng với hôn nhân. Ngưîc lại, sự hỗ trợ về mặt tình cảm và tổ chức
các sự kiện đặc biệt không mang tính thưêng xuyên nhưng có tác dụng
đáng kể trong việc củng cố quan hệ vợ chồng. Tác động của các yếu tố sự
hỗ trợ về tình cảm và việc thưêng xuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt đến
sự hài lòng với hôn nhân là đáng kể. Khi mét ngưêi không ®ưîc hỗ trợ về
tình cảm, khả năng hài lòng với hôn nhân chỉ bằng khoảng 1/2 so với
nhóm ngưêi ®ưîc hỗ trợ về tình cảm. Xu hưíng tư¬ng tự diễn ra trong
nhóm không và có thưêng xuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt. Như vậy,
việc cùng chia sẻ, hỗ trợ trong những sự kiện đặc biệt, những lúc khó khăn
có ảnh hưëng tích cực đối với sự hài lòng với hôn nhân hơn so với việc
trao đổi, tâm sự hàng ngày.

Trong khi tác động của các biến số giới tính, biến số so sánh trình độ
học vấn và sức khỏe của các cặp vợ chồng, và biến số đoàn hệ hôn nhân
đến sự hài lòng với hôn nhân tư¬ng tù như kết quả phân tích tư¬ng quan
hai biến, ảnh hưëng của nhóm nghề nghiệp của cặp vợ chồng đã có sự
biến đổi. Khi ®ưa nhóm các nhân tố liên quan đến tư¬ng tác giữa vợ chồng
vào phân tích (mô hình 2), nghề nghiệp của các cặp vợ chồng có tác động
khá mạnh đến sự hài lòng với hôn nhân. Khả năng những cặp vợ chồng
làm nghề hỗn hợp hài lòng với hôn nhân chỉ bằng một nửa so với nhóm
cùng làm nông nghiệp.

Nhóm các yếu tố liên quan đến điều kiện sống của hộ gia đình vẫn có
tác động khá mạnh đến mức độ hài lòng với hôn nhân. Sự hài lòng với hôn
nhân ở nhóm có mức sống khá giả cao hơn rõ rệt so với ở nhóm nghèo.
Mức độ những ngưêi có kinh tế khá giả hài lòng với hôn nhân cao gấp hơn
7 lần so với những ngưêi nghèo ở mô hình 1. Sang mô hình 2, sự ảnh
hưëng giảm xuống nhưng vẫn còn khá mạnh. Tuy nhiên, khi ®ưa thêm
các biến số về tư¬ng tác vợ chồng, mức sống trung bình đã không còn tác
động đến sự hài lòng với hôn nhân (so với nhóm ngưêi nghèo). Kết quả
phân tích cho thấy vai trò quan trọng của yếu tố kinh tế đối với sự ổn định
và bền vững của hôn nhân tư¬ng tù như trong nghiên cứu của Dư¬ng Thu
Hư¬ng và Hoàng Bá Thịnh (2013). Tuy nhiên, không phải mọi sự thay đổi
của mức sống đều làm tăng sự hài lòng với hôn nhân, sự tích lũy kinh tế
chỉ có ảnh hưëng khi đạt đến một mức độ nhất định (khá giả).
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Kết quả phân tích đa biến khẳng định tác động của yếu tố nơi cư trú
đến sự hài lòng với hôn nhân. Những ngưêi sống ở đô thị ít hài lòng với
hôn nhân hơn so với nhóm sống ở nông thôn. Trong cùng điều kiện ®ưîc
xác định bởi các biến số độc lập khác trong mô hình, cứ có 3 ngưêi dân
đô thị hài lòng với hôn nhân thì sẽ có 10 ngưêi tư¬ng ứng ở nhóm nông
thôn. Kết quả này không trùng khớp với các nghiên cứu trưíc đây về chủ
đề này (Dư¬ng Thị Thu Hư¬ng & Hoàng Bá Thịnh, 2013). Điều này có
thể giải thích do sự khác biệt về địa bàn và mẫu nghiên cứu.(1)

4. Kết luận

Tóm lại, phân tích về sự hài lòng với hôn nhân qua số liệu Điều tra gia
đình Việt Nam 2010 tiếp tục khẳng định tỷ lệ hài lòng với hôn nhân ở mức
cao. Kết quả này cũng phù hợp với kết luận của các nghiên cứu trưíc đây.
Nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng với
hôn nhân dưêng như không phụ thuộc nhiều vào các đặc trưng nhân khẩu
xã hội như giới tính, đoàn hệ hôn nhân, so sánh trình độ học vấn và sức
khỏe giữa các cặp vợ chồng mà phụ thuộc nhiều vào các yếu tố liên quan
đến các hoạt động tư¬ng tác giữa vợ và chồng, đến chất lưîng hôn nhân.
Rõ ràng, trong mối quan hệ vợ chồng, những chia sẻ, động viên mang tính
thời điểm có ý nghĩa to lớn trong việc thắt chặt quan hệ vợ chồng. Ngoài
ra, kết quả nghiên cứu này cho thấy sự quan tâm săn sóc hàng ngày tuy
thiết yếu vẫn chưa ®ưîc đánh giá cao.

Kết quả nghiên cứu khẳng định ảnh hưëng mạnh mẽ của sự hòa hợp
tình dục đến sự hài lòng với hôn nhân. Thậm chí, tác động của sự hòa hợp
về tình dục đến sự hài lòng với hôn nhân còn mạnh hơn so với các yếu tố
liên quan đến sự tư¬ng tác giữa các cặp vợ chồng. Kết quả này cũng phù
hợp với xu hưíng chung của các nghiên cứu nưíc ngoài về tầm quan trọng
của tình dục với hôn nhân (Samantha Litzinger & Kristina Coop Gordon,
2005; Scott Christospher & Susan Sprecher, 2000). Tuy nhiên, trong khi
tình dục vốn ®ưîc xem là chuyện “dễ đùa, khó nói” ở Việt Nam (Khuất
Thu Hồng và cộng sự, 2009), vai trò quan trọng của tình dục đối với hôn
nhân cho thấy cần có những cách nhìn đúng đắn hơn về tình dục, đặc biệt
trong đời sống vợ chồng.

Việc tổ chức kỷ niệm các sự kiện đặc biệt như sinh nhật, lễ tết hay kỷ
niệm ngày cưíi không phải văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tuy mới
phổ biến trong những năm gần đây nhưng đã đi vào trong lối sống, nếp
sinh hoạt của một bộ phận dân cư không nhỏ và có ảnh hưëng tích cực tới
sự hài lòng với hôn nhân của các cặp vợ chồng ở Hà Nội hiện nay. Điều
này ít nhiều phản ánh sự tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
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hóa tới sự hài lòng với hôn nhân. Goode (1963) từng dự báo khi các xã hội
bị công nghiệp hoá, đời sống gia đình sẽ ®ưîc tổ chức xung quanh các mối
quan hệ hôn nhân với sự quan tâm nhiều hơn đến sự cảm thông và sự thân
mật (dẫn theo Kwok-Fai Ting, 2014). Như vậy, sự hài lòng với hôn nhân
cũng sẽ biến đổi. Tuy nhiên, để có một cái nhìn đầy đủ về ảnh hưëng của
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến sự hài lòng của các cặp vợ chồng trong
gia đình Việt Nam đòi hỏi những nghiên cứu khác chuyên sâu hơn.

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc, trao đổi thưêng xuyên giữa vợ và
chồng, kinh tế cũng là một yếu tố có vai trò quan trọng tác động đến sự
hài lòng với hôn nhân. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế chỉ có ảnh hưëng khi
đạt ®ưîc đến một mức độ tích lũy nhất định.

Kết quả nghiên cứu cho thấy ngưêi trả lời sống trong các hộ thuần
nông hoặc sống ở nông thôn có xu hưíng hài lòng với hôn nhân hơn so
với các nhóm hỗn hợp hoặc sống ở đô thị. Ngưêi nông dân, nông thôn
dưêng như dễ bằng lòng, dễ thỏa mãn với cuộc sống của mình hơn.
Ngưîc lại, ngưêi dân đô thị, ngưêi dân làm các ngành nghề phi nông có
nhiều cơ hội tiếp xúc với lối sống, tư tưëng mới và thưêng có những đòi
hỏi, cách đánh giá phức tạp hơn.

Bài viết sử dụng dữ liệu điều tra có sẵn cho một nghiên cứu về nhận
thức và thái độ về gia đình nên việc xây dựng, triển khai các biến số đo
lưêng sự hài lòng với hôn nhân và các yếu tố ảnh hưëng gặp nhiều hạn
chế. Các biến số tác động ®ưîc ®ưa vào phân tích chưa cho phép giải
thích đầy đủ sự biến thiên của sự hài lòng với hôn nhân. Vì vậy, để có thể
đánh giá toàn diện hơn về sự hài lòng với hôn nhân và các yếu tố tác động,
đặc biệt là đánh giá sự biến đổi của sự hài lòng với hôn nhân trong sự vận
động của xã hội Việt Nam đang có những bưíc chuyển biến mới, cần có
những nghiên cứu ®ưîc thiết kế chuyên sâu cho chủ đề nµy.n

Chú thích
(1) Nghiên cứu của Dư¬ng Thu Hư¬ng và Hoàng Bá Thịnh 2013 chia nơi cư

trú thành 2 phư¬ng án nông thôn và thành thị.
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